	Trường THCS Ngọc Thuỵ
	Đề kiểm tra học kì II môn Địa lí 8

	         Tổ Hóa - Sinh - Địa
	Năm học: 2015 – 2016

	                     
	                    Thêi gian : 45 phót

                   Ngày thi: 22/4/2016


I. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) : 
Chọn và ghi lại chữ cái đầu tiên của các câu trả lời đúng. 

C©u 1:Đặc điểm tài nguyên khoáng sản nước ta là:

	A. Giàu có.
	C.Một số loại có nguy cơ cạn kiệt.

	B. Phần lớn có trữ lượng vừa, nhỏ.
	D. Chủ yếu là khoáng sản quý hiếm.


C©u 2 :Đỉnh Phan-xi- păng cao nhất nước ta, có độ cao là::

	A. 3143m
	C.3314m

	B. 3413m
	D. 4314m


Câu 3 : Nước ta có nhiệt độ trung bình năm là :

	A. 12 0C
	B. 220C

	C. > 210C
	D. 150C


Câu 4 : Mùa gió Đông Bắc hoạt động từ :

	A. Tháng 5 đến tháng 10 
	B.Tháng 6 đến tháng 12

	C. Tháng 11 đến tháng 4
	D. Tháng 10 đến tháng 5


Câu5 : Nam Bộ thường có mưa rào, mưa dông vào :
	A. Mùa gió Đông Bắc
	C. Mùa có thời tiết khô nóng

	B. Mùa gió Tây Nam
	D. Mùa gió Đông Bắc, Mùa gió Tây Nam


C©u 6: Số loài thực vật quý hiếm ở nước ta được đưa vào” sách đỏ Việt Nam” là

	A. 350 loài
	B.365 loài.

	C. 305 loài
	D. 356 loài.


II. Phần tự luận ( 7 điểm ):

Câu 1 ( 2,5 điểm ) : 
a. Trình bày đặc điểm chung của mạng lưới sông ngòi nước ta?
b. Theo thống kê bình quân 1m3 nước sông có 223gam cát bùn và các chất hòa tan khác; tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước >200 triệu tấn/ năm. Theo em, lượng phù sa lớn như vậy đã tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của dân cư vùng ĐBSH và vùng ĐBSCL?

Câu 2 ( 3điểm): 3. So sánh địa hình vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3 ( 1,5 điểm ) : Dựa vào bảng số liệu sau : 

Cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính ở nước ta

	Nhóm đất
	Tỷ lệ ( %)

	Đất feralit đồi núi thấp
	65

	Đất mùn núi cao
	11

	Đất phù sa
	24


Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta.

Chúc các con làm bài tốt !

	Trường THCS Ngọc Thuỵ

        Tổ Hóa - Sinh - Địa
	Mục tiêu - ma trậnĐề kiểm tra Địa lý 8
Năm học 2015 – 2016

	
	                           Thời gian: 45 phút
	Thêi gian : 45 phót

	
	


A. mục tiêu :

- Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng và các điều kiện tự nhiên của Việt Nam bao gồm các yếu tố lịch sử phát triển tự nhiên, vùng biển, khoáng sản.

- Rèn kĩ năng nhận xét, phân tích và giải thích các đặc điểm tự nhiên dựa vào những kiến thức đã học.
B. Ma trận đề

	Kiến thức
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	Thấp
	Cao
	

	1. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản nước ta.

	
	Câu 1  (0,5 ®)
	
	
	
	
	0.5

	2. Đặc điểm địa hình Việt Nam và đặc điểm các khu vực địa hình
	
	Câu 2  (0,5 ®)
	Câu 2 (3đ)
	
	
	
	3,5

	3. Đặc điểm khí hậu Việt Nam và các mùa khí hậu và thời tiết nước ta.
	
	Câu 3,4,5  (1,5 ®)
	
	
	
	
	1.5

	4. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.
	Câu 1a (2đ)
	
	
	
	
	Câu 1b

(0,5đ)
	2,5

	5. Đặc điểm sinh vật Việt Nam.
	
	Câu 6  (0,5 ®)
	
	
	
	
	0,5

	Thực hành


	
	
	
	
	Câu 3 (1,5 ®)
	
	1,5

	Tổng
	5
	3
	2
	10


	Người ra đề
	Nhóm trưởng
	Tổ trưởng
	Ban giám hiệu
Phó hiệu trưởng

	Trương Thị Tố Uyên
	Lê Kim Oanh
	Cung Thị Lan Hương
	Vũ Thị Hải Yến


	Trường THCS Ngọc Thuỵ
	Đề kiểm tra học kì II môn Địa lí 8

	         Tổ Hóa - Sinh - Địa
	Năm học: 2015 – 2016

	                     
	                    Thêi gian : 45 phót


I. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) : 
Chọn và ghi lại chữ cái đầu tiên của các câu trả lời đúng. 

C©u 1:Khoáng sản là loại tài nguyên:

	A. Có thể phục hồi.
	C.Có nguy cơ cạn kiệt.

	B. Không thể phục hồi.
	D. Không quý hiếm.


C©u 2 :Đỉnh Phan-xi- păng cao nhất nước ta, có độ cao là::

	A. 3143m
	C.3314m

	B. 3413m
	D. 4314m


Câu 3 : Số giờ nắng nước ta trong một năm đạt :

	A. 1500-3000 giờ
	B. 1200-3000 giờ

	C. 1400-3000 giờ
	D. 1400-2000 giờ


Câu 4 : Mùa gió Tây Nam  hoạt động từ :

	A. Tháng 5 đến tháng 10 
	B.Tháng 6 đến tháng 12

	C. Tháng 11 đến tháng 4
	D. Tháng 10 đến tháng 5


Câu5 : Miền Bắc thường có mưa phùn vào :
	A. Mùa gió Đông Bắc
	C. Mùa có thời tiết khô nóng

	B. Mùa gió Tây Nam
	D. Mùa gió Đông Bắc, Mùa gió Tây Nam


C©u 6: Số loài động vật quý hiếm ở nước ta được đưa vào” sách đỏ Việt Nam” là

	A. 536 loài
	B.365 loài.

	C. 563 loài
	D. 356 loài.


II. Phần tự luận ( 7 điểm ):

Câu 1 ( 2,5 điểm ) : 
a. Trình bày đặc điểm chung của mạng lưới sông ngòi nước ta?
b. Theo thống kê bình quân 1m3 nước sông có 223gam cát bùn và các chất hòa tan khác; tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước >200 triệu tấn/ năm. Theo em, lượng phù sa lớn như vậy đã tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của dân cư vùng ĐBSH và vùng ĐBSCL?

Câu 2 ( 3điểm): 3. So sánh địa hình vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3 ( 1,5 điểm ): Cho bảng số liệu sau: Diện tích rừng Việt Nam ( đơn vị triệu ha)

	Năm
	1943
	1993
	2001

	Diện tích rừng
	14,3
	8,6
	11,8


 Hãy vẽ biểu đồ thích hợp?
Chúc các con làm bài tốt !
	Trường THCS Ngọc ThỤY
	đáp án Đề kiểm tra HỌC KÌ II Địa lý 8

	         Tổ Hóa – Sinh - Địa
	Năm học 2015-2016

	
	Thời gian : 45 phút

Ngày thi: 22/4/2016


I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng, đủ  được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A, B,C
	A
	C
	C
	B
	A


II. Tự luận ( 7 điểm ) :

	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
Đặc điểm chung của mạng lưới sông ngòi nước ta là:

a. Tính chất đa dạng: 

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước
- Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là TB – ĐN và hướng vòng cung.
- Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.
- Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn.

b. Vận dụng:
- Lượng phù sa lớn đã tác động tích cực đến đời sống và sản xuất của người dân:
- Bồi đắp tạo nên các đồng bằng màu mỡ thuận lợi trồng cây lương thực, hoa màu, góp phần nâng cao đời sống của người dân.
Câu 2: So sánh địa hình ĐBSH và ĐBSCL
ĐBSH

ĐBSCL

-S = 15.000km2

- S = 40.000km2

Có hệ thống đê ngăn lũ dài 2700km

- Không có hệ thống đê ngăn lũ

- Các cánh đồng không được bồi đắp tự nhiên.

- Mùa lũ, nhiều vùng bị úng sâu, khó thoát nước. Dễ bị nhiễm mặn, nhiễm phèn vào mùa khô

Câu 3
Học sinh vẽ đảm bảo yêu cầu sau:

- Vẽ đúng biểu đồ hình cột, chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, có chú giải 

- Thiếu tên biểu đồ, không thiết lập chú giải trừ 1 điểm 

	2,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

3 điểm

1điểm

1điểm

1điểm

1,5 điểm




	Trường THCS Ngọc ThỤY
	đáp án Đề kiểm tra HỌC KÌ II Địa lý 8

	         Tổ Hóa – Sinh - Địa
	Năm học 2015-2016

	
	Thời gian : 45 phút

Ngày thi: 22/4/2016


I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng, đủ  được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B,C
	A
	C
	A
	A
	B


II. Tự luận ( 7 điểm ) :

	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
Đặc điểm chung của mạng lưới sông ngòi nước ta là:

a. Tính chất đa dạng: 

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước

- Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là TB – ĐN và hướng vòng cung.

- Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

- Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn.

b. Vận dụng:

- Lượng phù sa lớn đã tác động tích cực đến đời sống và sản xuất của người dân:

- Bồi đắp tạo nên các đồng bằng màu mỡ thuận lợi trồng cây lương thực, hoa màu, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Câu 2: So sánh địa hình ĐBSH và ĐBSCL
ĐBSH

ĐBSCL

-S = 15.000km2

- S = 40.000km2

Có hệ thống đê ngăn lũ dài 2700km

- Không có hệ thống đê ngăn lũ

- Các cánh đồng không được bồi đắp tự nhiên.

- Mùa lũ, nhiều vùng bị úng sâu, khó thoát nước. Dễ bị nhiễm mặn, nhiễm phèn vào mùa khô

Câu 3

Học sinh vẽ đảm bảo yêu cầu sau:

- Vẽ đúng biểu đồ hình tròn, chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, có chú giải 

- Thiếu tên biểu đồ, không thiết lập chú giải trừ 1 điểm 

	2,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

3 điểm

1điểm

1điểm

1điểm

1,5 điểm




Đề chính thức





Đề dự bị





Đề chính thức





Đề dự bị








